
nguyễn thị thu phương – phạm hồng yến 

  Nghiên cứu Trung Quốc số 6(106) – 2010  72

 

 

ts. nguyễn thị thu  phương 

th s. phạM hồNG yếN 
Viện Nghiên cứu Trung Quốc 

 

 

Dẫn nhập 

Trải qua 30 năm cải cách mở cửa 
thành công, ở đầu thế kỷ XXI Trung 

Quốc đã đạt được những bước tiến dài 

trong công cuộc phát triển kinh tế, xã 

hội cũng như nâng cao vị thế của mình 

trên trường quốc tế. Ngày nay, Trung 

Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ ba thế 

giới sau Mỹ, Nhật và sắp chiếm vị trí 

thứ hai thế chỗ của Nhật Bản. Cùng với 

sức mạnh tổng hợp quốc gia không 

ngừng được tăng cường, giao lưu quốc tế 
ngày càng mở rộng, Trung Quốc đang 

dành mối quan tâm lớn cho "sức mạnh 

mềm", đặc biệt là sức mạnh về văn hóa. 

Trong văn kiện Đại hội 17 (năm 2007), 

Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên 

khẳng định, sức mạnh mềm là bộ phận 

cấu thành quan trọng của sức mạnh 

tổng hợp quốc gia, cũng như sức cạnh 

tranh quốc tế của đất nước. Văn kiện 

nhấn mạnh rằng “trong thời đại hiện 

nay, vai trò của văn hoá trong cạnh 

tranh sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày 
càng tăng. Ai chiếm cứ được đỉnh cao 

của phát triển văn hoá, người đó có thể 

nắm quyền chủ động trong cuộc cạnh 

tranh quốc tế khốc liệt này”1.  Đồng thời 

văn kiện cũng xác định muốn nâng cao 

sức mạnh và tầm ảnh hưởng của văn 

hóa ra thế giới, trước hết Trung Quốc 

phải tập trung vào ba hướng cơ bản: (1) 

Nhận thức toàn diện văn hóa truyền 

thống Trung Hoa, nâng cao giá trị mang 
tính thích hợp phổ biến, tăng cường sức 

ảnh hưởng quốc tế của văn hóa Trung 

Hoa; (2) Tích cực thúc đẩy sáng tạo, thúc 

đẩy hiện đại hóa văn hóa truyền thống; 

(3) Tăng cường giao lưu đối ngoại, thúc 

đẩy văn hóa Trung Hoa hướng ra thế 

giới.  

Từ nhận thức trên, Trung Quốc đã đi 

đến lựa chọn việc thành lập Học viện 

Khổng Tử trên phạm vi toàn cầu là hạt 

nhân trong chiến lược gia tăng sức mạnh 
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mềm của mình, thực hiện hướng đi thứ 

ba vừa nêu. 

1. Mục đích thành lập Học viện 

Khổng Tử và chức năng của nó 

1.1. Mục đích thành lập Học viện 

Khổng Tử 

Để hiểu được mục đích thành lập học 

viện Khổng Tử của Trung Quốc, trước 

hết chúng ta cần tìm hiểu tại sao Trung 

Quốc lại lấy  Khổng Tử là tên gọi của cơ 

quan thúc đẩy tiếng Hán ở nước ngoài? 

Tại Đại hội Học viện Khổng Tử lần thứ 

nhất, Phó ủy viên trưởng Đại hội đại 

biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc 

Hứa Gia Lộ giải thích: “Vì Khổng Tử là 

người thầy sống mãi trong lòng nhân 

dân Trung Quốc, học thuyết Nho gia với 

đại diện là Khổng Tử, hạt nhân là “lấy 

con người làm gốc”, “dĩ hòa vi quý”, “hòa 

mà không đồng”. Do vậy, đến nay, người 

Trung Quốc vẫn coi học thuyết này là 

nền tảng tư tưởng cùng chung sống hữu 

nghị với nhân dân các nước trên thế giới”. 

Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục 

trong lịch sử Trung Quốc, là người sáng 

lập ra học thuyết Nho gia, một học 

thuyết có ảnh hưởng sâu rộng trên phạm 

vi toàn thế giới. Tên gọi này đã thể hiện 

rõ truyền thống văn hóa lâu đời của 

Trung Quốc, đồng thời thể hiện xu thế 

phát triển văn hóa  Trung Quốc đang 

từng bước hội nhập vào nền văn hóa đa 

nguyên của thế giới22. Qua đó có thể 

thấy, với Trung Quốc và cả thế giới, 

Khổng Tử - người khai sáng ra học 

thuyết Nho gia – chính là ký ức và biểu 

tượng của nền văn hóa Trung Hoa. Vì 

vậy, chọn Khổng Tử làm tên gọi cho cơ 

quan truyền bá tiếng Hán, văn hóa Hán 

ra toàn thế giới, sẽ giúp cho Trung Quốc 

dễ dàng phát huy tốt hơn những giá trị 

ưu trội được hình thành từ bề dày lịch 

sử, tính đa dạng của nền văn hóa có cốt 

lõi cơ bản là học thuyết Nho gia. 

Học viện Khổng Tử được thành lập 

với mục tiêu cơ bản là “dạy Hán ngữ và 

truyền bá văn hóa của dân tộc Trung 

Hoa”i.  Trong bài phát biểu tại Đại hội 

Học viện Khổng Tử lần thứ 2, ủy viên 

Quốc vụ Trung Quốc Trần Chí Lập nhấn 

mạnh, Học viện Khổng Tử phải trở 

thành “căn cứ địa phổ biến tiếng Hán ở 

nước ngoài, cửa sổ để bạn bè nước ngoài 

hiểu về Trung Quốc, sân chơi thúc đẩy 

sự giao lưu và hợp tác giữa Trung Quốc 

với các nước trên thế giới”4.  

Theo quan điểm của giới học giả 

Trung Quốc, Học viện Khổng Tử là 

những tổ chức giáo dục phi lợi nhuận 

được thành lập nhằm thúc đẩy sự phát 

triển đa văn hóa và hướng tới mục tiêu 

xây dựng thế giới hài hòa5.  

Bên cạnh đó, mục tiêu mang tính 

chiến lược lâu dài của Chính phủ Trung 

Quốc trong việc phổ biến học viện Khổng 

Tử chính là nâng cao ảnh hưởng của sức 

mạnh mềm ra phạm vi toàn thế giới, dựa 

trên giá trị tư tưởng nhân văn của 

Khổng Tử cũng như tinh hoa của nền 

văn hoá có về dày hàng ngàn năm mà 

“Học viện Khổng Tử chính là biểu tượng 
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của “sức mạnh mềm” của Trung Quốc”6. 

Các phân tích bước đầu cho thấy, việc 

thành lập các Học viện Khổng Tử sẽ 

giúp Trung Quốc phát huy được lợi thế 

cơ bản của nguồn lực văn hóa vốn có bề 

dày lịch sử và sức hấp dẫn đối với thế 

giới. Bằng cách đó cộng với việc khai 

thác tối đa xu hướng toàn cầu hóa đang 

ngày càng lan rộng, Trung Quốc sẽ từng 

bước xây dựng một loại sức mạnh có khả 

năng gia tăng sức ảnh hưởng, sức cạnh 

tranh và quyền chủ động trong việc chi 

phối hành vi quốc tế.  

Có thể thấy, việc phát triển các Học 

viện Khổng Tử là “hạt nhân” gia tăng 

sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc 

trong thời điểm này song song với "sức 

mạnh cứng" sẽ giải quyết được ít nhất 

hai vấn đề. Thứ nhất, gia tăng sức hấp 

dẫn văn hóa thông qua sự “trỗi dậy hòa 

bình” của các Học viện Khổng Tử sẽ 

khiến cho các nước trên thế giới không 

coi Trung Quốc là – “một mối đe dọa” 

như Phương Tây từng e ngại. Thứ hai, 

thông qua sự lan tỏa ngày càng sâu rộng 

của ngôn ngữ và văn hóa nhờ hoạt động 

của các Học viện, Trung Quốc sẽ từng 

bước tạo dựng được những tiền đề cơ bản 

nhằm nâng hiệu quả các chính sách 

ngoại giao, nền chính trị quốc gia lên 

tầm cao mới, đạt được một trọng lượng 

mới trên trường quốc tế.  

1.2. Chức năng của Học viện Khổng 

Tử 

Học viện Khổng Tử được thành lập 

nhằm thúc đẩy việc dạy tiếng Hán như 

một ngoại ngữ cũng như nhằm trao đổi 

và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và văn 

hóa. Chức năng chủ yếu của Học viện 

Khổng Tử là chuyên đào tạo tiếng Hán 

và đào tạo đội ngũ giáo viên dạy tiếng 

Hán cho các quốc gia và khu vực trên 

toàn thế giới. Hiện nay, chức năng của 

Học viện Khổng Tử đã được mở rộng 

hơn, “Điều lệ của Học viện Khổng Tử” 

quy định Học viện Khổng Tử bao gồm 

các chức năng sau: 

(1) Dạy học tiếng Hán; 

(2)  Đào tạo nâng cao chất lượng giáo 

viên dạy tiếng Hán; 

(3) Cung cấp các nguồn nhân lực về 

dạy tiếng Hán; 

(4) Luyện thi tiếng Hán, tổ chức thi 

và cấp Chứng chỉ Hán ngữ cho giáo viên 

dạy tiếng Hán; 

(5) Cung cấp thông tin và tư vấn về 

các vấn đề có liên quan tới giáo dục, văn 

hóa và các lĩnh vực khác; 

(6) Tổ chức các hoạt động giao lưu 

ngôn ngữ và văn hóa giữa Trung Quốc 

với các nước khác7 

2. Quá trình hình thành và phát triển 

học viện Khổng Tử 

Từ năm 2002, Bộ Giáo dục Trung 

Quốc và Nhóm lãnh đạo dạy học Hán 

ngữ đối ngoại Quốc gia đã đưa ra kế 

hoạch thành lập một cơ quan phổ biến 

ngôn ngữ ở nước ngoài. Tháng 3 - 2004, 
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ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Trần Chí 

Lập tuyên bố, các tổ chức tuyên truyền 

phổ biến tiếng Hán phi lợi nhuận ở nước 

ngoài chính thức được đặt tên là “Học 

viện Khổng Tử”. Từ năm 2004 khi Học 

viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập 

đến nay, nhiều Học viện Khổng Tử, Lớp 

học Khổng Tử đã được thành lập ở nhiều 

quốc gia và khu vực trên thế giới, tạo 

nên cơn sốt Hán ngữ trên khắp các châu 

lục. Học viện Khổng Tử đang trở thành 

“tấm danh thiếp” truyền bá văn hóa Hán 

với hạt nhân là tư tưởng "hài hoà", "hoà 

giải", "hoà bình" của Khổng Tử ra khu 

vực và toàn thế giới.  

2600 năm trước, cho dù được tôn xưng 

là “vạn thế sư biểu”, từng dẫn học trò đi 

chu du nhiều nước, thậm chí còn ước mơ 

“thừa phù phù − hải” (ngồi bè gỗ ra 

biển), nhưng suốt cuộc đời, Khổng Tử 

chưa bao giờ vượt qua địa phận hai tỉnh 

Sơn Đông và Hà Nam. Thế nên, Khổng 

Tử có lẽ không bao giờ có thể tin rằng, 

vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI, 

Học viện Khổng Tử mang tên ông đang 

trở thành“thương hiệu” quảng bá sức 

mạnh mềm văn hóa Trung Quốc, quảng 

bá hình ảnh, đất nước và con người 

Trung Quốc trên toàn cầu. Về cơ cấu hệ 

thống học viện này được phân thành hai 

cấp: Cấp thứ nhất là các Học viện Khổng 

Tử thường được thành lập ở các trường 

đại học và các cơ quan nghiên cứu nước 

ngoài; cấp độ nhỏ hơn là các Lớp học 

Khổng Tử là cơ quan vệ tinh của Học 

viện Khổng Tử, thường được thành lập 

tại các trường tiểu học và trung học. 

Theo thống kê, tính đến cuối năm  2009, 

Trung Quốc đã thành lập được 282 Học 

viện Khổng Tử và 272 Lớp học Khổng Tử 

tại 88 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 

giới8. Tại châu á, có 90 Học viện Khổng Tử 

và Lớp học Khổng Tử đã được thiết lập ở 

26 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo tính 

toán chưa đầy đủ, tại Nhật Bản có 17 Học 

viện, tương tự ở Hàn Quốc. Khu vực 

Trung á có 24 Học viện. Riêng tại Đông 

Nam ¸ đã có 32 Học viện, 23 trong số này 

đặt tại Thái Lan, số còn lại đặt rải rác tại 

Philippines (2), Indonesia (1), Singapore 

(2), Malaysia (2), Myanma  (2)9. 

Mặc dù Chính phủ Trung Quốc nhấn 

mạnh, Học viện Khổng Tử vận hành như 

những tổ chức phi chính phủ và phi lợi 

nhuận, nhưng nguyên tắc và ngân sách 

của nó lại được hướng dẫn và tài trợ bởi 

Hán ban thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc. 

Nói cách khác, Học viện sẽ trở thành nơi 

tập trung sự nỗ lực của Trung Quốc 

nhằm thúc đẩy nền văn hóa nhiều thế 

mạnh ra nước ngoài và qua đó gia tăng 

ảnh hưởng “mềm” của Trung Quốc trên 

thế giới. Năm 2007, trụ sở Học viện 

Khổng Tử tại Bắc Kinh đã chính thức đi 

vào hoạt động. Theo quy hoạch của Văn 

phòng Nhóm lãnh đạo quảng bá quốc tế 

Hán ngữ quốc gia, dự tính đến năm 

2010, trên thế giới có khoảng 500 Học 

viện và Lớp học Khổng Tử, sau vài năm 

con số này có thể lên tới 100010.  

Bên cạnh chức năng chủ yếu là đào 

tạo Hán ngữ, phổ biến ngôn ngữ, chính 
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sách ngoại giao nhân dân và thúc đẩy 

phổ biến văn hóa Trung Hoa cũng được 

tận dụng một cách có hiệu quả ở các Học 

viện Khổng Tử. Nhiều nghiên cứu cho 

thấy, các Học viện này có khả năng thúc 

đẩy việc phổ biến văn hóa Trung Quốc ở 

ba phương diện: 

Thứ nhất, Học viện Khổng Tử là nơi 

bồi dưỡng một không khí chân thành 

trên toàn thế giới nhằm ủng hộ cho việc 

học tiếng Hán.  

Thứ hai, việc đưa ra học ngôn ngữ 

này sẽ định hình nên một nền văn hóa 

phổ quát với nghệ thuật, phim ảnh, đồ 

ăn, thời trang và cách sống của Trung 

Quốc. Văn hóa phổ quát bản thân nó có 

thể tạo nên một môi trường tình cảm 

ủng hộ Trung Quốc (ví dụ như việc học 

tiếng Hán, với mục đích ủng hộ Thế vận 

hội Bắc Kinh 2008 …) và củng cố ảnh 

hưởng của sức mạnh mềm của Trung 

Quốc.  

Thứ ba, Học viện Khổng Tử cũng 

thành lập “Quỹ Cầu nối Trung Quốc”, tài 

trợ cho các chương trình trao đổi sinh 

viên đại học và ủng hộ các nghiên cứu và 

phát triển giáo dục Trung Quốc ở nước 

ngoài. Ví dụ trường hợp Campuchia, 

Trung Quốc đã trở thành nhà cung cấp 

viện trợ lớn nhất cho Campuchia. Theo 

đó, các chương trình ngôn ngữ tiếng Hán 

đã chiếm lĩnh mọi góc phố thủ đô Phnôm 

Pênh, chỉ trong một trường dạy tiếng 

Hán đã có khoảng 14.000 học sinh theo 

học. Trước kia, học sinh Campuchia 

thường muốn đến Pháp và Mỹ theo học 

các chương trình học ở bậc cao hơn thì 

nay họ đã chuyển sang tìm kiếm các 

trường đại học ở Thượng Hải. Từ năm 

2002- 2004, số lượng học sinh 

Campuchia ở Trung Quốc đã tăng gần 

20%11. Tiếp theo là trường hợp Thái Lan, 

được sự tài trợ của Học viện Khổng Tử, 

tháng 6 năm 2009, “Triển lãm ngôn ngữ 

và văn hóa” đã diễn ra tại Công viên Hội 

chợ sinh vật cảnh thế giới Hoàng gia ở 

Chiềng Mai. Sự kết hợp khéo léo giữa kỹ 

năng truyền bá Hán ngữ với vẻ đa dạng, 

hấp dẫn của 40 quầy triển lãm giới thiệu 

chữ viết, thơ ca, nghệ thuật thư pháp và 

tranh vẽ truyền thống, hàng thủ công 

mỹ nghệ, trang phục cũng như nghi lễ 

uống trà cổ xưa của Trung Quốc đã thu 

hút hàng chục nghìn người tham gia. Có 

thể thấy, các chương trình tài trợ và 

hoạt động này đang trở thành cầu nối 

gia tăng sức hấp dẫn văn hóa quốc tế 

Trung Quốc và khuếch đại ảnh hưởng 

“mềm” của nó ở cấp cơ sở.  

Thứ tư, kể từ năm 2004, Trung Quốc 

đã cử trên 2000 tình nguyện viên và giáo 

viên tới 35 quốc gia làm việc trong lĩnh 

vực giáo dục tiếng Hán ở nước ngoài, bao 

gồm cả các nước ASEAN như Indonesia, 

Lào, Phillipines, Singapore, Thailand và 

Việt Nam12. Những “nhà ngoại giao 

nhân dân” này trở thành nguồn nhân lực 

quan trọng trong việc tạo dựng ảnh 

hưởng xã hội và văn hóa của Trung Quốc 

trong khu vực.  

Có thể thấy, trong thời gian qua, các 

Học viện Khổng Tử với trọng tâm là 
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tuyên truyền ngôn ngữ và quảng bá văn 

hóa truyền thống đã làm cho sức hấp 

dẫn của Trung Quốc đối với thế giới ngày 

càng lớn. Sức hấp dẫn của các Học viện 

này đã tạo thành cơn sốt học tiếng Hán 

lan rộng khắp thế giới. Hiện nay, số 

lượng người học tiếng Hán toàn cầu 

đã vượt quá 40 triệu người13. Tại châu 

Phi, châu Mỹ, châu á đặc biệt là khu vực 

Đông Nam á số lượng học sinh học tiếng 

Hán đã tăng lên nhanh chóng. Ví dụ 

trường hợp Thái Lan, theo thông tin từ 

quan chức Bộ Giáo dục Thái Lan cho 

biết, hiện nay, ở Thái Lan dưới sự bảo 

trợ của 23 Học viện Khổng Tử, học tiếng 

Hán và tìm hiểu văn hóa Trung Hoa 

đã trở thành nguyện vọng của nhiều 

người Thái Lan, nhất là lớp trẻ. Cả nước 

Thái Lan có hơn 1000 trường học mở 

môn học tiếng Hán, khoảng 400.000 học 

sinh đang theo học tiếng Hán14. Theo 

điều tra của ủy ban dạy tiếng nước 

ngoài của Mỹ, năm 2000, trên toàn nước 

Mỹ có khoảng 5.000 học sinh từ lớp 1 

đến lớp 12 học tiếng Hán, năm 2007 con 

số này đã tăng lên tới 50.000 người (ở 

Mỹ có nhiều ngừơi Mỹ gốc Hoa), 55 

trường trung học và tiểu học trên toàn 

nước Mỹ dạy tiếng Hán. Năm 2004, Học 

viện Khổng Tử đầu tiên được thành lập ở 

Mỹ, đến nay, đã có 31 Học viện Khổng 

Tử, số lượng đứng đầu thế giới15. Không 

chỉ vậy, theo nguồn tin từ quan chức Bộ 

Giáo dục Trung Quốc cho biết, hiện nay 

vẫn còn hơn 150 trường học và cơ quan 

của hơn 40 nước và vùng lãnh thổ 

đã nêu ra yêu cầu thành lập Học viện 

Khổng Tử. Những con số này cho thấy, 

trong tương lai số lượng các Học viện 

Khổng Tử sẽ càng được nhân rộng và 

tăng mạnh trên khắp các châu lục, đây 

sẽ là nhịp cầu thúc đẩy hơn nữa hoạt 

động giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc 

và thế giới16. 

3.  Một số đánh giá của các học giả về 

sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc     

Trung Quốc đã không ngừng nhấn 

mạnh quan điểm trung lập về chính trị 

của các Học viện Khổng Tử. Thế nhưng, 

những điều kiện về chính trị và tư tưởng 

vẫn hiển hiện trong việc quản lý tổ chức 

và các hoạt động có liên quan và trong 

các xuất bản phẩm. Thí dụ, những người 

nhận học bổng “Quỹ Cầu nối Trung 

Quốc” được quyết định bởi Hán Ban có 

thể phản ánh mối quan tâm chiến lược 

của chính phủ dựa trên lợi ích quốc gia. 

Thêm vào đó, việc bố trí gần 300 Học 

viện Khổng Tử và bùng nổ các Lớp học 

Khổng Tử ở khắp các châu lục cũng gắn 

với đòi hỏi thân thiện về chính trị đã 

dường như gây ra nhiều ý kiến tranh 

luận. Vì ngoài quan điểm cho rằng, 

Trung Quốc đang tích cực tái thiết một 

nền văn hóa phổ quát trên các châu lục, 

thì tốc độ nhân rộng chóng mặt của các 

Học viện này cũng khiến người ta đi từ 

kinh ngạc, thán phục sang băn khoăn, 

và buộc phải so sánh với các “cỗ máy gieo 

hạt văn hóa” tên tuổi khác trên thế giới. 

Hội đồng Anh trải qua hơn 70 năm mới 
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thành lập được 230 chi nhánh ở nước 

ngoài, Viện Goethe (Đức) sau hơn 50 

năm triển khai được 178 chi nhánh ở hải 

ngoại17. Vì vậy, xu thế tăng mạnh của 

các Học viện Khổng Tử chỉ có thể so 

sánh với sự tăng trưởng quá nóng của 

nền kinh tế Trung Quốc. Trong trường 

hợp này thuật ngữ tạm được coi là phù 

hợp để đặc chỉ đó là “tốc độ Trung Quốc”.  

Tuy vậy, sự phát triển và phổ biến 

của Học viện Khổng Tử cũng đang phải 

đối mặt với những trở ngại không nhỏ. 

Một số học giả trong và ngoài Trung 

Quốc nhận định rằng: 

Một là, người Trung Quốc có câu “dục 

tốc bất đạt”, trước hiện tượng trên, 

những ai quan tâm tới nền văn hóa nước 

này không khỏi đặt ra câu hỏi: Liệu tốc 

độ tăng chóng mặt như vậy có đảm bảo 

chất lượng không? Không ít nghiên cứu 

gần đây cho thấy, có nhiều quan ngại từ 

“tốc độ Trung Quốc” của các Học viện 

Khổng Tử. Cụ thể là: thiếu tài liệu giảng 

dạy và giáo trình chuẩn đang trở thành 

vấn đề nan giải của hệ thống các Học 

viện Khổng Tử ở Nhật Bản, Nga; thiếu 

giáo viên và nhân tài quản lý ở Đức; 

thiếu sự chỉ đạo và phối hợp thống nhất 

giữa các Học viện trên quy mô toàn cầu; 

còn nhiều thiếu sót và bất hợp lý trong 

phân bố giữa các khu vực (phân bố ở Âu 

– Mỹ nhiều, châu ¸ - Thái Bình Dương 

ít, phân bố ở các nước phát triển nhiều, 

các nước đang phát triển ít)18.  

Hai là, tuy số lượng Học viện Khổng 

Tử và số người học tiếng Hán trên thế 

giới tăng mạnh, song ảnh hưởng sức 

mạnh mềm của Trung Quốc đối với thế 

giới mới chỉ bắt đầu trong vài năm trở 

lại đây. So với Học viện Khổng Tử của 

người Trung Quốc, Học viện Goethe của 

người Đức và Hội đồng Anh đã bắt đầu 

cách đây hàng thế kỷ, do đó, ảnh hưởng 

của các nền văn hóa này đối với thế giới 

lớn hơn nhiều so với ảnh hưởng của sức 

mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc. 

Giáo sư Từ Quang Dụ-Học viện Quan hệ 

Quốc tế - Đại học Nhân dân Trung Quốc 

cho rằng, “Đối với cộng đồng quốc tế, tư 

tưởng của Khổng Tử và tư tưởng của 

Aristote không nằm trên cùng một bình 

diện. Do đó, những thứ như Học viện 

Khổng Tử muốn trở thành công cụ lan 

tỏa sức mạnh mềm của Trung Quốc, còn 

vấp phải sự hạn chế cố hữu”19. Tác giả 

cho rằng, muốn việc mở rộng sức mạnh 

mềm văn hóa mà hạt nhân là Học viện 

Khổng Tử gặt hái được thành công thì 

Trung Quốc còn cần phải cố gắng nhiều 

hơn nữa. Hơn nữa, hiện nay bản thân 

Trung Quốc cũng đang đứng trước thách 

thức “thâm hụt” lớn trong sự tương tác 

văn hóa với nước ngoài. Cụ thể, từ năm 

2000-2004, Trung Quốc nhập khẩu 4.322 

bộ phim từ nước ngoài, hầu hết là từ Mỹ, 

song lại xuất khẩu rất ít trong cùng kỳ. 

Doanh thu từ ngành thương mại sách 

của Trung Quốc chỉ bằng 1% con số này 

của Mỹ và các nước châu Âu20. Do đó, 

“Việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh 

mềm vẫn chưa thể đạt tới mục tiêu 

giành “chiến thắng”, trong một thời gian 
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ngắn nữa, nếu Trung Quốc  có thể giảm 

bớt được hiện trạng thâm hụt sức mạnh 

mềm đã là một thành quả tốt lắm rồi”21. 

Học giả Chu Thanh Yên cho rằng, sức 

cạnh tranh văn hóa của Trung Quốc vẫn 

còn rất lạc hậu và Học viện Khổng Tử 

cần thêm các nội dung sâu sắc và mang 

tính linh hoạt hơn để thu hút sự chú ý 

của người nước ngoài, thay vì các nội 

dung văn hóa hời hợt bề ngoài và mang 

tính dập khuôn, cứng nhắc22 . 

Ba là, trong khi chú trọng việc mở 
rộng Học viện Khổng Tử ở nước ngoài thì 
ở trong nước Trung Quốc, nhận thức về 
tầm quan trọng của Khổng Tử và học 
thuyết Nho gia lại chưa đầy đủ. Học giả 
Vương Đạt Tam – Nghiên cứu viên Học 
viện Nghiên cứu Khổng Tử- Đại học 
Nhân dân Bắc Kinh cho rằng, vấn đề 
hiện nay là “không phải các nước khác 
không tôn trọng Khổng Tử, mà sự đánh 
giá ở trong nước Trung Quốc đối với địa 
vị và giá trị của Khổng Tử còn rất kém, 
thậm chí còn không theo kịp Mỹ”23. Ví 
dụ, mặc dù trong những năm gần đây, có 
nhiều người ở trong nước kêu gọi triển 
khai phổ cập giáo trình dạy học toàn 
quốc về Khổng Tử từ bậc tiểu học đến 
bậc đại học, lấy ngày sinh của Khổng Tử 
làm ngày Tết nhà giáo…, nhưng đều 
chưa đưa vào chương trình nghị sự. Do 
đó, tác giả cho rằng, “cần phải nhận thức 
một cách tỉnh táo, sự phục hưng thực sự 
của văn hóa Nho gia, e rằng còn phải đi 
một chặng đường dài”24. 

Như vậy, tuy tốc độ lan rộng của các 

Học viện Khổng Tử xét về nhiều mặt đã 

cho thấy tính hiệu quả của việc dạy Hán 

ngữ, nhưng đó mới chỉ là những viên 

gạch đầu tiên của một nền móng lớn. 

Còn một sứ mệnh khác, quan trọng hơn 

mà Chính phủ Trung Quốc kỳ vọng vào, 

đó là tìm cách gia tăng ảnh hưởng văn 

hóa Trung Quốc, nâng cao hình ảnh 

quốc gia, tăng thêm tình hữu nghị của 

Trung Quốc thì dường như các Học viện 

Khổng Tử chưa đủ sức lực để trở thành 

“thương hiệu” mạnh nhằm tăng cường 

sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc 

trên quy mô toàn cầu. 

4. Kết luận 

Việc xúc tiến thành lập các Học viện 

Khổng Tử đang ngày càng làm  tăng 

thêm sức hấp dẫn và thuyết phục của 

sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc trên 

toàn thế giới. Việc nhân rộng hàng trăm 

Học viện trên toàn cầu và hàng ngàn 

giáo viên ngôn ngữ kiêm những nhà 

truyền bá văn hóa đang thể hiện cách sử 

dụng linh hoạt sức mạnh mềm văn hóa 

của Trung Quốc. Về cơ bản những thành 

công ban đầu mà các Học viện Khổng Tử 

đạt được trong quá trình lan tỏa các giá 

trị văn hóa ra thế giới đã khiến Trung 

Quốc dường như đang được nhìn nhận 

thiện cảm hơn trong hình ảnh “con rồng 

thông minh” đang trỗi dậy với diện mạo 

“thân thiện” và “tử tế”. Tuy nhiên, đây 

mới chỉ là bước đi đầu tiên trong việc tạo 

dựng và mở rộng ảnh hưởng mềm của 

Trung Quốc ra toàn thế giới, để gặt hái 

thành công, Trung Quốc đã, đang và sẽ 

phải đối mặt với nhiều thách thức, đúng 
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như nhận định của Trần Lạc và Vương 

Lượng Lượng-Phóng viên tờ Hoàn cầu 

thời báo: “Sự phục hưng và truyền bá 

văn hóa của Trung Quốc còn phải đi một 

chặng đường dài”25. 
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